
Bệnh cúm gia cầm- xuất bản lần thứ 11

Bệnh cúm gia cầm là một bệnh truyền nhiễm hướng hô hấp, tiêu hóa hay thần kinh gây bệnh trên gia cầm, chim hoang dã. Nó có khả năng gây chết rất cao trên gia cầm (tỷ lệ chết có thể lên đến 100%).
2.1 Lịch sử và phân bố địa lý
Bệnh cúm gia cầm đầu tiên được mô tả như là bệnh dịch tả gia cầm được Perroncito báo cáo vào năm 1878 ở Ý, đầu tiên bệnh bị nhầm lẫn với dạng nhiễm trùng huyết cấp tính của bệnh tụ huyết trùng gia cầm, cho đến năm 1880, Rivolto và Delprato đã phân biệt hai bệnh này dựa vào đặc điểm lâm sàng và bệnh lý học; đến năm 1901, Centanni và Savonuzzi đã chứng minh bệnh là do “vi rút có thể qua lọc” gây ra, nhưng vi rút không được định danh là vi rút cúm cho đến năm 1955 (11).
Vào năm 1894, một ổ dịch bệnh nghiêm trọng đã xảy ra ở miền Bắc nước Ý và phát tán tới miền Đông của nước Áo, Đức, Bỉ và Pháp thông qua gà. Đầu thế kỷ 20, bệnh cúm gia cầm độc lực cao được báo cáo ở Thụy Sĩ, Nga, Hà Lan, Hungary, Anh Ai Cập, Trung Quốc, Nhật, Brazin và Argentina; vào giữa thế kỷ 20, cúm gia cầm độc lực cao đã được chẩn đoán ở hầu hết các nước ở Châu Âu, Nga, Bắc Phi, Trung Đông, Châu Á, Nam Phi và Bắc Mỹ. Ở nhiều nước Châu Âu, cúm gia cầm độc lực cao là bệnh dịch địa phương cho đến vào giữa thập niên 30. Cúm gia cầm độc lực cao được báo cáo ở Mỹ vào năm 1924-1925 và 1929. Ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao bắt đầu vào năm 1924 gây tổn thất nghiêm trọng ở New York và sau đó New Jersey và Philadelphia, Pennsylvania. Năm 1925, người ta đã phát hiện các trại, chợ ở Connecticut, West Virginia, Indiana, Michigan, và Missouri bị nhiễm cúm gia cầm. Năm 1929, dịch bệnh xuất hiện trên một vài đàn ở New Jersey. Các biện pháp kiểm dịch, giảm đàn, tiêu độc sát trùng đã được thực hiện để thanh toán cúm gia cầm độc lực cao ở Mỹ. Các ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao từ giữa 1901 và giữa thập niên 50 là do các chủng mà hiện nay đã được định danh thuộc subtype H7N1 và H7N7. Tuy nhiên, một ổ dịch vào năm 1959 trên gà ở Scotland và nhạn biển vào 1961ø ở Nam Phi do subtype mới là H5N9 và H5N3. Điều này dẫn đến một quan niệm sai lầm là tất cả các vi rút cúm H5và H7 là các chủng độc lực cao (11).
Vi rút cúm gia cầm độc lực thấp xuất hiện sớm nhất, chủng Dinter từ Đức, được phân lập trên gà từ năm 1949 nhưng không được định danh là vi rút cúm gia cầm cho đến 1960, chủng A/ chicken/ Germany/ 49 H10N7. Tương tự,  rút cúm gia cầm độc lực thấp gây bệnh đường hô hấp và giảm sản lượng trứng trên gà tây ở Canada và Mỹ vào đầu thập niên 60. Điều đáng chú ý là các các vi rút cúm gia cầm độc lực thấp được phân lập trên vịt nuôi bị bệnh hô hấp từ năm 1953-1963 ở Canada, Anh và Ukraine. Vi rút cúm gia cầm độc lực thấp này thuộc subtype H5 ở Canada vào năm 1966 và ở Mỹ vào năm 1968. Năm 1971, một đàn gà tây ở Oregon bị bệnh hô hấp nhẹ kết hợp tiêu chảy và người ta đã phân lập được H7N3. Từ năm 1971, nhiều vi rút cúm gia cầm độc lực thấp subtype H5 và H7 đã được phân lập làm xóa bỏ quan niệm H5 và H7 là độc lực cao.
Nhiều vi rút cúm gia cầm được phân lập từ chim hoang không có triệu chứng. Đầu tiên, một cuộc khảo sát về huyết thanh học trên thủy cầm di trú cho thấy có bằng chứng bị nhiễm vi rút cúm gia cầm. Từ đó, nhiều cuộc khảo sát đã chứng minh rằng chim hoang dã khỏe mạnh không có triệu chứng là nguồn chứa mầm bệnh cúm gia cầm. Đa số vi rút cúm gia cầm từ chim hoang dã là loại độc lực thấpï cho gia cầm nuôi, ngoại trừ vi rút cúm gia cầm từ ổ dịch trên nhạn biển A/ tern/ South Africa/ 61 (H5N3) và A/ finch/ Germany/72       (H7N1), A/ gull/ Germany/ 79 (H7N7) và A/ Peregrine/ Falcon/UAE/ 2384/98 (H7N3). Các cuộc họp quốc tế chuyên đề về cúm gia cầm được tổ chức vào năm 1981, 1986, 1992, 1997 và 2002, 2003, 2004 (11). 
2.2 Căn bệnh
2.2.1 Phân loại

Vi rút cúm gia cầm thuộc họ Orthomyxoviridae, giống influenzavirus A. 
2.2.2 Hình thái học:

Các virion hình cầu, đa hình thái, có thể dạng sợi nhỏ, các virion có đường kính từ 80-120nm, nhưng ở dạng sợi nhỏ có thể dài nhiều nm. Bề mặt được bao bọc bởi 2 loại glucoprotein (dài10-14nm, đường kính 4-6nm) là  haemagglutinin (HA) và neuraminidase (NA). Nucleocapsid hình xoắn ốc. Bộ gen vi rút gồm 8 đoạn RNA 1 sợi. 8 protein cấu thành vi rút là HA, NA, NP, M1, M2, PB1, PB2 và HA, 2 protein không cấu trúc (NS1 và NS2) nằm trong tế bào chất tế bào chủ, gần đây người ta đã chứng minh NS2  cũng là một thành phần phụ của các virion (11, 18). 
2.2.3 Thành phần hóa học:


Các virion bao gồm 0.8-1% RNA, 5-8% carbohydrate, 20% lipid và 70% protein. Vỏ bọc là lipid.

2.2.4 Sức đề kháng đối với tác nhân vật lý, hóa học

Các vi rút cúm gia cầm tương đối không ổn định ngoài môi trường. Các yếu tố vật lý như sức nóng, pH quá thấp hoặc quá cao, điều kiện khô hạn có thể vô hoạt vi rút cúm gia cầm. Vì có vỏ bọc là lipid nên các vi rút cúm gia cầm bị vô hoạt bởi các dung môi hữu cơ và chất tẩy rửa như sodium desoxycholate và sodium dodecylsulfate. Với sự hiện diện của các chất hữu cơ, vi rút có thể bị tiêu diệt bởi các chất khử hoạt tính hóa học như aldehydes (formaldehyde hay glutaraldehyde, beta- propiolactone, ethylenimine nhị phân). Sau khi loại bỏ các chất hữu cơ, các chất sát trùng như phenolics, các ion ammonium (kể cả chất sát trùng ammonium bậc bốn), các chất oxy hóa (như sodium hypochloride), acid loãng, hydroxylamine có thể tiêu diệt vi rút cúm gia cầm.
Trong điều kiện phòng thí nghiệm vi rút cúm gia cầm tương đối ổn định trong dung dịch chứa protein, nhưng tồn tại lâu dài ở -70 C hay trong trứng đã phát triển virút có thể tồn tại nhiều tuần ở 4 C và vẫn giữ khả năng gây nhiễm.

Ở ngoài hiện trường vi rút cúm được bảo vệ bởi các chất hữu cơ như dịch mũi, phân, giúp làm gia tăng sức đề kháng đối với các tác nhân vật lý, hóa học. Điều  kiện lạnh và ẩm giúp vi rút cúm sống lâu trong môi trường. Vi rút cúm gia cầm có thể sống lâu trong phân lỏng 105 ngày trong mùa đông và trong phân 30-35 ngày ở 40C, 7 ngày ở 200C.


Các chất sát trùng tiêu diệt được vi rút trên bề mặt sạch bao gồm sodium hypochloride 5.25%, sodium hydroxide 2%, hợp chất phenol, chlorine dioxide, các chất oxy hóa mạnh, sodium carbonate 4%, sodium silicate 1% (11).
2.2.5 Khả năng gây bệnh:

Tùy thuộc vào khả năng gây bệnh, các vi rút cúm gia cầm týp A được chia làm 2 loại: độc lực và không độc lực (còn gọi là độc lực thấp - LPAI- Low Pathogenic Avian Influenza). Các vi rút cúm gia cầm độc lực cao (HPAI-Highly Pathogenic Avian Influenza) được xếp vào danh sách bảng A của OIE, nhưng các vi rút độc lực thấpï không thuộc danh sách A hay B của OIE (11,18). Tiêu chuẩn để phân loại các vi rút cúm gia cầm độc lực cao được U.S Animal Health Association, European Union và OIE qui định như sau:
- Bất cứ vi rút cúm nào gây chết cho 6,7 hay 8 trong số 8 gà mẫn cảm 4-6 tuần tuổi trong vòng 10 ngày sau khi tiêm vào trong mạch 0.2ml dịch niệu mô nhiễm vi rút pha loãng 1/10 ( không tạp nhiễm vi trùng).

- Bất cứ vi rút H5 hay H7 nào, không đáp ứng tiêu chuẩn trên, nhưng có trình tự amino acid tại vị trí phân chia haemagglutinin phù hợp với các vi rút cúm gia cầm độc lực cao.

- Bất cứ vi rút cúm nào, không phải týp phụ H5, H7, có khả năng giết chết 1-5 con gà và mọc trên môi trường tế bào không có trypsin (11,15).

Các tiêu chuẩn này nhấn mạnh tầm quan trọng của test invivo như là một tiêu chuẩn vàng để thiết lập độc lực cao như cũng cho thấy tầm quan trọng của test invitro trong việc định danh các vi rút AI có khả năng trở thành độïc lực cao. Mặc dù việc phân loại khả năng gây bệnh đặc hiệu cho gà, các kết quả tương tự cũng thu được đối với các gia cầm có liên quan thuộc Bộ Galliformes. Tuy nhiên, các vi rút cúm gia cầm độc lực cao đối với gà là độc lực thấp đối với vịt. Kết quả các test về tính gây bệnh là đặc hiệu cho vật chủ được dùng trong thử nghiệm.

Vào trước thập niên 60, độc lực cao của các vi rút cúm gia cầm được cho là có liên quan đến đặc tính kháng nguyên đặc hiệu ( týp phụ H5 và H7), tuy nhiên, việc phát hiện ra các chủng vi rút cúm gia cầm độc lực thấp H5 trên gà tây trong suốt năm 1966-1968 và H7 trong năm 1971 cho thấy rằng týp phụ kháng nguyên không là một điều dự đoán về  độc lực cao. Chỉ một phần trăm nhỏ các vi rút cúm gia cầm H5 và H7 là độc lực cao. Trái lại, tất các các vi rút cúm gia cầm H1-4, H6, H8-15 là độc lực thấp cho gia cầm (11).
2.2.6 Tính kháng nguyên

Vi rút cúm  được phân loại đến giống dựa vào phản ứng huyết thanh học của các protein bên trong, chủ yếu là NP và M1. Điều này được thực hiện bằng test khuyếch tán miễn dịch ( AGP, AGID). Tất cả các vi rút cúm gia cầm thuộc Influenzavirus A hay týp A. Influenzaviruses B và C ( týp B và C) xảy ra trên người và hiếm khi trên hải cẩu và heo nhưng không được phân lập trên gia cầm.

Influenzavirus A được định týp phụ dựa vào phản ứng huyết thanh học của các glycoprotein bề mặt HA và NA. Hiện nay, người ta đã xác định được 15 týp phụ HA và 9 týp phụ NA. Việc định týp phụ của HA được thực hiện bằng phản ứng HI và việc định týp phụ của NA được thực hiện bằng phản ứng NI. Người ta đã báo cáo sự phối hợp của 15 HA và 9 NA trên gia cầm nuôi và gia cầm hoang dã nên có sư đa dạng,ï phong phú của vi rút cúm nhưng sự phân bố thay đổi theo năm, vị trí địa lý và vật chủ. Từ năm 1980, việc định týp phụ HA đã được tiêu chuẩn hóa cho tất cả các vi rút cúm týp A từ gia cầm, chim, ngựa và người. Trước năm 1980, các týp phụ của HA và NA được phân loại theo các loài gốc. Huyết thanh từ gia cầm và chồn sương phục hồi sau khi bệnh và kháng thể đơn dòng được dùng để xác định sự liên hệ về mặt kháng nguyên của vi rút cúm trong từng týp phụ. Các nghiên cứu này đã sử dụng phản ứng HI, ELISA và/ hay phản ứng trung hòa vi rút. Kháng thể đơn dòng được dùng trong nghiên cứu chi tiết về các epitope trong từng kháng nguyên như so sánh HA của các vi rút H1N1 từ gà tây và heo để thiết lập mối quan hệ về tính kháng nguyên của các HA của chúng.(11)
· Cách đặt tên chủng: Người ta đã thiết lập cách đặt tên quốc tế chuẩn cho các chủng vi rút cúm. Việc đặt tên cho các chủng vi rút cúm bao gồm týp   ( A, B, C), vật chủ gốc ( ngoại trừ người), vị trí địa lý, số chủng ( nếu có), năm phân lập và cuối cùng là týp phụ kháng nguyên chỉ rõ HA và NA ( trong dấu ngoặc đơn). Ví dụ một vi rút cúm týp A được phân lập từ gà ở Pennsylvania vào năm 1983 và được định danh là H5N2 được đặt tên A/ chicken/ Pennsylvania/1370/83 ( H5N2). 

·  Sự thay đổi tính kháng nguyên của các chủng- drift và shift: 
các chủng vi rút cúm trên người có tần suất thay đổi tính kháng nguyên trong các glycoprotein bề mặt cao (HA và NA) do hai hiện tượng drift và shift. Các khái niệm này được đưa ra để giải thích cho sự thay đổi kháng nguyên là do sự xuất hiện của các vi rút cúm trong quần thể người. Một số khái niệm đã đưa hiện tượng tương tự cho các vi rút cúm gia cầm, nhưng sự khác nhau trong bản chất dịch tễ học của các vi rút cúm gia cầm và không có nhiễm khuẩn địa phương trên các gia cầm thương phẩm làm phép ngoại suy trên nền tảng khoa học bị nghi ngờ.
Antigenic drift trên các vi rút cúm động vật hữu nhũ từ các biến chủng điểm trong các gen HA và/ hay NA mà dẫn đến những thay đổi nhỏ về tính kháng nguyên trong các protein mã hóa. Trên động vật hữu nhủ, sức ép miễn dịch đóng một vai trò trong các biến thể kháng nguyên, nhưng người ta chưa biết được ảnh hưởng của sức ép miễn dịch trên thay đổi kháng nguyên của các vi rút cúm gia cầm. Trong các quần thể gia cầm đã chủng ngừa, sức ép miễn dịch có lẽ đóng một vai trò trong các biến thể kháng nguyên nhưng đối với gia cầm thương phẩm, ít tiếp xúc với các vi rút cúm gia cầm, đời sống ngắn và hiếm khi sử dụng vắcxin làm gia tăng mối nghi ngờ về tầm quan trọng của sức ép miễn dịch trong việc lựa chọn biến chủng và dùng thuật ngữ “antigenic drift”.
Antigenic shift xuất hiện từ sự tái tổ hợp di truyền giữa các đoạn gen của hai vi rút cúm gia cầm mà nhiễm trên cùng một tế bào và tạo ra các kháng nguyên HA và/hay NA mới trong một quần thể bị nhiễm cúm địa phương. Việc không có  bệnh cúm gia cầm địa phương trên gia cầm thương phẩm làm gia tăng mối nghi ngờ về tầm quan trọng của antigenic shift trong việc tạo ra các chủng mới, nhưng trong thị trường gia cầm sống, người ta đã ghi nhận antigenic shift trong các týp phụ HA và/ hay NA. Ngoài ra, sự tái tổ hợp di truyền đã gây ra sự trao đổi các gen của vi rút ngoại trừ các gen mã hóa cho HA và NA, như đã được báo cáo đối với vi rút H5N1 trên gà và ngỗng ở Hồng Kông. Trên vịt hoang, nhiễm khuẩn hỗn hợp đã được báo cáo dựa trên test kháng nguyên và phân tử.(11)
2.3 Dịch tễ học
2.3.1 Phân bố: 
Vi rút cúm gia cầm phân bố rộng khắp thế giới, đã được phân lập ở Châu Phi, Châu Á, Úùc, Châu Âu, Bắc và Nam Mỹ. Nguồn vi rút cúm gia cầm phổ biến nhất là thuộc bộ Anseriformes (vịt và ngỗng) và Charadriiformes (chim anca, mồng biển, nhạn biển). Các loài này nhiễm vi rút cúm gia cầm không gây bệnh (vi rút độc lực thấp), ngoại trừ tỷ lệ chết cao trên nhạn biển ở Nam Phi vào năm 1961. 
2.3.2 Loài mắc bệnh

Vi rút gây nhiễm tự nhiên cho gia cầm nuôi và hoang dã (bao gồm gà, gà tây, vịt, ngỗng, cút, chim trĩ, đà điểu, gà nhật, mòng biển, chim biển,..), đặïc biệât gia cầm sống tự do dưới nước, một số vi rút cúm gia cầm gây nhiễm trên gia cầm hoang dã sống trên cạn, nhưng đây không là nguồn chứa vi rút chính   (11,18). Người ta đã phân lập được vi rút từ hơn 90 loài gia cầm sống tự do thuộc 13 bộ khác nhau: Anseriformes (vịt ngỗng, thiên nga), Charadriiformes (mồng biển, nhạn biển), Ciconiiformes (con diệc, cò quăm), Columbiformes (bồ câu), Falconiformes (chim ăn thịt), Galliformes (gà gô, chim trĩ), Gaviiformes (chim lặn gavia), Gruiformes (chim sâm cầm, gà nước), Passeriformes (chim sẻ, chim sâu), Pelecaniformes (chim cốc), Piciformes (chim gõ kiến), Podicipediformes (chim lặc), and Procellariiformes (chim hải âu). Ngoài ra, vi rút còn gây bệnh cho cá voi, hải cẩu, chồn,.. ngay cả người.  Trong nghiên cứu thí nghiệm vi rút cúm gia cầm được phát hiện có gây nhiễm trên heo, chuột cống, thỏ, chuột lang, chồn sương, chuột nhắt, mèo, động vật linh trưởng và con người (11).
2.3.3 Đường truyền lây

Vi rút cúm gia cầm được bài thải ra môi trường từ mũi, miệng, kết mạc, lỗ huyệt gia cầm bệnh vì vi rút nhân lên trong cơ quan hô hấp ruột, thận, sinh dục.
Vi rút lây lan do tiếp xúc trực tiếp giữa gia cầm mẫn cảm và gia cầm bệnh hay tiếp xúc gián tiếp thông qua khí dung hay do con người (quần áo, giày dép…) trang thiết bị (dụng cụ chăn nuôi, phương tiện vận chuyển…) nhiễm vi rút. Tuy nhiên có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc lây nhiễm vi rút như: giới hạn phân  bố địa lý, sự trộn lẫn giữa các loài, mật độ chăn nuôi, tuổi loài cầm, thời tiết khí hậu…Nguồn khởi đầu mang vi rút cúm vào các trại gia cầm thương phẩm thường từ 4 nguồn: gia cầm khác nuôi trong trại, thủy cầm di trú (chim hoang), heo và chim kiểng. 

Sự truyền lây theo chiều ngang của vi rút cúm gia cầm thường xảy ra nhưng hiện nay thiếu bằng chứng về truyền lây theo chiều dọc. Tuy nhiên, trên gà mái bịï nhiễm vi rút cúm gia cầm, người ta có thể phân lập được vi rút trên vỏ trứng và các thành phần bên trong trứng(11).
Đường gây bệnh thành công trong thí nghiệm bao gồm: khí dung, trong mũi, trong xoang, trong khí quản, miệng, kết mạc, trong cơ, trong xoang bụng, túi khí, mạch máu, lỗ huyệt.

2.3.4 Cách sinh bệnh

            Đầu tiên vi rút xâm nhập qua đường hô hấp hay tiêu hóa và nhân lên trên tế bào niêm mạc, sau đó vi rút theo hệ thống mạch máu hay bạch huyết để gây nhiễm và nhân lên ở các cơ quan nội tạng, não và da. Những biểu hiện lâm sàng và cái chết xảy ra do hư hoại của các cơ quan. Sự tổn hại do vi rút cúm gây ra là kết quả của một trong 3 tiến trình: việc nhân lên trực tiếp của vi- rút trong tế bào, mô và cơ quan; ảnh hưởng gián tiếp từ sự sản sinh các tế bào trung gian như cytokine; nghẽn mạch cục bộ do huyết khối.

Đối với vi rút có độc lực thấp thì việc nhân lên thường giới hạn ở đường hô hấp và tiêu hóa. Gia cầm có biểu hiện bệnh và chết đa số thường do tổn hại cơ quan hô hấp đặc biệt khi kèm theo nhiễm trùng thứ phát.
2.4 Triệu chứng, bệnh tích
2.4.1 Thời gian ủ bệnh

Thời gian ủ bệnh ngắn từ vài giờ trên gia cầm được tiêm truyền trong mạch đến 3 ngày  trên gà nhiễm tự nhiên và 14 ngày trong toàn đàn. Thời gian ủ bệnh tùy thuộc vào liều vi rút, đường xâm nhập và loài mắc bệnh và khả năng phát hiện dấu hiệu lâm sàng..

2.4.2 Triệu chứng

Thay đổi tùy thuộc vào độc lực của vi rút cúm gia cầm (thấp hay cao). Tuy nhiên, dấu hiệu lâm sàng thay đổi nhiều tùy thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm loài mắc bệnh, lứa tuổi, giới tính, bệnh ghép, miễn dịch, các yếu tố môi trường...
Nhiễm vi rút độc lực thấp: chim hoang dã nhiễm vi rút cúm không có dấu hiệu lâm sàng. Gia cầm nuôi có các bất thường trong cơ quan hô hấp, tiêu hóa, bài tiết, sinh dục, dấu hiệu phổ biến nhất là đường hô hấp từ nhẹ tới nặng như ho, hắt hơi, tiết nhiều nước bọt,.... Trên gà đẻ và gà giống, gà mái ủ rủ giảm sản xuất trứng. Ngoài ra, gia cầm nuôi có các dấu hiệu như nằm dồn đống, xù lông, ủ rủ, giảm hoạt động, giảm ăn uống, thỉnh thoảng tiêu chảy.
Nhiễm vi rút độc lực cao: Trên chim hoang và vịt nuôi ít có dấu hiệu lâm sàng. Trên gà, gà tây có sự nhân lên của vi rút gây phá hủy nhiều cơ quan nội tạng, hệ thống tim mạch và thần kinh. Thường gia cầm chết nhanh đột ngột mà không có triệu chứng, trong trường hợp bệnh ít đột ngột gia cầm sống sót 3-7 ngày thường có các rối loạn thần kinh như run đầu, cổ, không đứng được, trẹo cổ, và các bất thường khác ở đầu, giảm ăn, uống, giảm sản xuất trứng trên gà đẻ và gà giống, có thể ngừng sản xuất trứng trong vòng 6 ngày. Dấu hiệu hô hấp ít rõ hơn khi nhiễm chủng độc lực thấp nhưng có thể có hắt hơi, ho ( 11,18).
24.3 Tỷ lệ bệnh, tỷ lệ chết:

Tùy thuộc vào độc lực vi rút, loài mắc bệnh cũng như lứa tuổi, môi trường, bệnh ghép. Trường hợp nhiễm vi rút độc lực thấp thì tỷ lệ bệnh cao, tỷ lệ chết thấp (thường ít hơn 5% trừ khi có nhiễm kế phát hay nhiễm trên gia cầm non). Với vi rút độc lực cao thì tỷ lệ bệnh và tỷ lệ chết rất cao( 50-89%) có thể đến 100% trên một số đàn. Trên chim hoang nhiễm vi rút độc lực nhẹ thường không có dấu hiệu bệnh và chết.
2.4.4 Bệnh tích đñaïi thể:
Thay đổi phụ thuộc vào loài mắc bệnh, khả năng gây bệnh của vi rút và bệnh kế phát.
Nhiễm vi rút độc lực thấp: thường bệnh tích ở đường hô hấp, đặc biệt là xoang (viêm cata, viêm sợi huyết, viêm sợi huyết có mủ, viêm có mủ...), niêm mạc khí quản có thể phù, tụ huyết, thỉnh thoảng xuất huyết, có tiết dịch từ trong đến đục, thỉnh thoảng gây tắc đường khí gây ngạt. Viêm túi khí (sợi huyết hay sợi huyết có mủ). Viêm sợi huyết có mủ trong trường hợp có nhiễm kế phát, xoang bị sưng, dịch mũi từ nhầy đến nhầy có mủ, viêm màng bụng, viêm ruột cata hay sợi huyết, ống dẫn trứng trên gà đang đẻ có thể chứa dịch tiết, vỏ trứng mỏng, méo mó mất màu, buồng trứng xuất huyết trong các nang lớn, ống dẫn trứng phù có dịch trước khi teo. Trong một số trường hợp thận sưng tích urat. Trên vịt bệnh tích ở đường hô hấp như viêm xoang và viêm kết mạc mắt.
Nhiễm vi rút độc lực cao: phù, xuất huyết các cơ quan nội tạng và da. Trường hợp quá cấp không thấy bệnh tích. Trên gà thường bị sưng đầu, mặt, cổ trên, chân do phù dưới da và có thể kèm theo xuất huyết đốm, xuất huyết điểm. Chổ da không lông ( đặc biệt mào và tích) thường bị hoại tử, xuất huyết, xanh tím. Bệnh tích trên cơ quan nội tạng thường thay đổi tùy theo chủng vi rút nhưng thường bị xuất huyết trên bề mặt thanh mạc hay miêm mạc và các ổ hoại tử trong nhu mô các cơ quan. Đặc biệt xuất huyết ở màng ngoài tim, trong cơ ngực, trong niêm mạc dạ dày tuyến và dạ dày cơ, hoại tử và xuất huyết mảng Peyer. Thường có các ổ hoại tử trên tụy, lách, tim, thỉnh thoảng trên gan và thận (11).
2.4.5 Bệnh tích vi thể:

- Nhiễm vi rút cúm gia cầm độc lực thấp: trên gia cầm, vi rút cúm gia cầm độc lực thấp gây viêm phổi với đặc tính thay đổi từ tế bào sợi huyết bụng giữa đến tế bào lym pho quanh phế quản. Trong trường hợp nghiêm trọng, viêm phổi có thể lan tràn gây phù mao mạch. Viêm khí quản dị ái đến viêm tế bào lym pho và viêm phế quản là phổ biến. Người ta đã báo cáo bệnh hư thận và viêm thận trên gà khi tiêm truyền trong mạch máu hay trong mũi và trong những ca nhiễm tự nhiên. Tuy nhiên, tính hướng thận đặc trưng cho từng chủng vi rút và thường xảy ra khi tiêm truyền trong mạch máu. Trên gà tây, người ta đã thấy các ca viêm tụy tự nhiên và thí nghiệm với hoại tử nang tuyến, đặc biệt với vi rút cúm gia cầm H7N1 ở Ý vào năm 1999. Trên gà ít gặp viêm tụy hơn trên gà tây. Gia cầm chết do chủng cúm gia cầm độc lực thấp có sự suy yếu và hoại tử lym pho hay apoptosis của tế bào lym pho trong túi bursa, tuyến ức, lách, và các vùng khác với sự tích tụ của tế bào lym pho. Hiếm khi thấy kháng nguyên vi rút trong tế bào lym pho nhưng thường thấy trong biểu mô đường hô hấp bị hoại tử. Trên đà điểu, người ta đã thấy bệnh tích hoại tử lách và thận, viêm ruột và viêm xoang.
- Nhiễm vi rút cúm gia cầm độc lực cao: Người ta đã báo cáo bệnh tích trong các ổ dịch tự nhiên và đã gây bệnh thực nghiệm lại trên gà. Bệnh tích mô học thường xảy ra trên mô có bệnh tích đại thể. Bệnh tích mô bệnh học đặc hiệu trong các nghiên cứu thí nghiệm thay đổi tùy từng vi rút do sự khác nhau về liều tiêm truyền, giống gà, đường tiêm truyền. Về cơ bản, bệnh tích mô học gồm hoại tử và/ hay viêm nhiều cơ quan. Mô thường bị ảnh hưởng nhất và bị nghiêm trọng nhất là não, tim, phổi, tụy và các cơ quan lym pho nguyên phát và thứ phát. Viêm não-màng não lym pho với chứng tăng sinh thần kinh đệm, hoại tử tế bào thần kinh và thực bào thần kinh là phổ biến, nhưng cũng có thể thấy phù và xuất huyết. Thoái hóa ổ hay hoại tử đông đặc tràn lan tế bào cơ tim đã được báo cáo và thường kèm theo viêm mô bào lym pho. Có nhiều bệnh tích ở não và tim gắn liền các protein vi rút cúm trong tế bào thần kinh và tế bào cơ tương ứng. Các bệnh tích phổ biến khác có liên quan đến sự nhân lên của vi rút cúm gia cầm  là hoại tử ống thận, tế bào biểu mô mạch máu, tế bào kích thích thượng thận của tuyến thượng thận và các tế bào nang tuyến tụy. Nếu gia cầm sống sót trong 3-5 ngày, số lượng ổ hoại tử giảm xuống nhưng cường độ viêm mô bào lym pho tăng lên. Trong mô lym pho, hoại tử và suy yếu thường xảy ra trên túi bursa, tuyến ức và lách, nhưng kháng nguyên vi rút cúm gia cầm hiếm khi thấy trong tế bào lym pho. Bệnh tích trên đường hô hấp thay đổi từ nhẹ đến nghiêm trọng. Da chỗ không lông chứa nhiều huyết khối nhỏ với nhiều mao mạch và các mạch máu nhỏ trong da và dưới da. Bệnh tích này thường đi kèm với viêm mạch, phù quanh mạch đến phù tổng thể, phù dưới da và hoại tử nội mô mao mạch. Biểu bì có các giai đoạn hình thành các bọng nước khác nhau tiến tới hoại tử dày đặc.
Trên đà điểu, vi rút cúm gia cầm độc lực cao gây hoại tử đông đặc ở lách, thận, gan. Hoại tử sợi huyết thường thấy trong các tiểu động mạch não và lách. Tụy hoại tử các tế bào nang tuyến với viêm và xơ hóa nhẹ tế bào đơn nhân. Các ổ nhuyễn và thực bào thần kinh hiện diện trong não, và các bệnh tích hoại tử, xuất huyết trong ruột.
Ít có tài liệu về bệnh tích trên chim hoang khi bị nhiễm vi rút cúm gia cầm độc lực cao. Hiếm khi gặp nhiễm tự nhiên. Trong thí nghiệm, thấy viêm phổi nhẹ mà không có dấu hiệu lâm sàng trên vịt trời bị nhiễm vi rút cúm gia cầm độc lực cao và thấp.

2.5 Chẩn đoán

Chẩn đoán xác định vi rút cúm gia cầm được thực hiện bằng cách:
- Phát hiện trực tiếp các protein hay gen vi rút cúm gia cầm trong bệnh phẩm như mô, tăm bông, mẻ cấy tế bào hay trứng có phôi.
- Phân lập và định danh vi rút cúm gia cầm
Chẩn đoán giả định được thực hiện bằng phát hiện kháng thể kháng vi- rút cúm.
2.5.1 Lấy mẫu và bảo quản
Dùng tăm bông lấy mẫu dịch khí quản hoặc mẫu phân ở lỗ huyệt gia cầm sống hoặc chết, do vi rút cúm gia cầm (độc lực thấpï và cao) nhân lên trong đường hô hấp và tiêu hóa. Sau đó tăm bông được cho vào môi trường vận chuyển vô trùng chứa nồng độ kháng sinh cao để ức chế vi khuẩn phát triển. Mô, chất tiết, chất bài tiết thích hợp cho phân lập vi rút. Mô có thể được thu thập và đặt vào túi plastic vô trùng. Để kiểm tra vi rút trong các cơ quan nên cố gắng thu thập và bảo quản riêng các mô đường ruột và đường hô hấp. Trong trường hợp nhiễm trùng toàn thân, mọi cơ quan đều có thể chứa vi rút (11,15).  
Nếu mẫu dùng phát hiện vi rút có thể được thực hiện trong vòng 48 giờ sau khi thu thập thì bảo quản ở 40C, nếu mẫu được giữ lâu hơn thì nên bảo quản ở -700C. Trước khi kiểm tra vi rút, mô nên được nghiền 5-10% trong môi trường vận chuyển và được ly tăm với tốc độ thấp.
2.5.2 Các phương pháp chẩn đoán

- Phát hiện trực tiếp acid nucleic hay protein vi rút
Phát hiện trực tiếp RNA vi rút hay protein vi rút trong mẫu: hiện nay không được dùng. Tuy nhiên, test Directigen đã được báo cáo phát hiện kháng nguyên vi rút cúm trong mẫu bệnh phẩm gia cầm và dịch niệu mô của trứng gà có phôi đã được cấy truyền. Test này đặc hiệu và nhạy cảm.
- Kháng thể huỳnh quang phát hiện nhanh vi rút cúm gia cầm trong mô.
- ELISA (Enzyme linked immunosorbent assay) phát hiện kháng thể kháng virus cúm gia cầm. Chỉ thích hợp để kiểm tra trên gà và gà tây. Phát hiện kháng thể trong vòng 1 tuần sau khi nhiễm trên hơn nửa tổng số mẫu kiểm tra.
- Khuyếch tán miễn dịch trên thạch (AGID – agar gel immunodiffusion): không phân biệt các týp phụ của cúm gia cầm. Phát hiện kháng thể kháng virút cúm gia cầm trong vòng 1 tuần sau khi nhiễm trên hơn nửa tổng số mẫu kiểm tra.

- Phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu (HI- haemagglutinin inhibition) đặc hiệu cho serotype. Hàm lượng HI dương tính phát triển vài ngày sau khi phát hiện bằng ELISA  hay AGID; và hàm lượng vẫn còn một thời gian dài sau khi nhiễm. Thích hợp kiểm tra mẫu huyết thanh cho thủy cầm.

- Phản ứng miễn dịch huỳnh quang (IFT- immunofluorescent test): Phát hiện kháng thể kháng một týp phụ N đặc hiệu. 
- Kháng thể đơn dòng phát hiện kháng nguyên vi rút trong mô bằng nhuộm immunoperoxidase.

- Phản ứng vòng chuỗi (PCR- polymerase chain reaction) nhạy cảm hơn phân lập vi rút 100 lần. Kỹ thuật này hứa hẹn một cuộc cách mạng hóa trong chẩn đoán và điều tra bệnh cúm gia cầm (11,10).
+ Phân lập vi rút: cấy khoảng 0.2ml mẫu vào xoang niệu mô của phôi trứng gà 10-11 ngày tuổi. Nếu những phôi này bị chết trong vòng 24 giờ sau khi cấy truyền thường do bị tạp nhiễm vi khuẩn hay bị tổn thương trong quá trình cấy, phải loại bỏ. Một vài vi rút có thể mọc nhanh và giết phôi trong vòng 48 giờ, tuy nhiên, đa số trường hợp phôi sẽ không chết trước 48 giờ. Sau 72 giờ hay tại thời điểm phôi chết, trứng sẽ được lấy ra khỏi tủ ấm và làm lạnh và thu thập dịch niệu mô. Sự hiện diện của vi rút được chứng minh bằng hoạt tính ngưng kết hồng cầu trong dịch niệu mô.

+ Phản ứng huyết thanh học: được dùng để chứng minh sự hiện diện của kháng thể đặc hiệu đối với cúm gia cầm, có thể phát hiện sớm 7 ngày sau khi nhiễm. Có nhiều kỹ thuật được dùng để giám sát và chẩn đoán huyết thanh học như ELISA dùng phát hiện kháng thể kháng vi rút cúm gia cầm, HI dùng để xác định týp phụ (subtype) HA.
Huyết thanh nhiều loài chứa các yếu tố ức chế không đặc hiệu có thể làm ảnh hưởng đến tính đặc hiệu của HI và các test khác. Huyết thanh phải được xử lý để làm giảm hoặc loại bỏ hoạt tính của các yếu tốù này. Ngoài các yếu tố ức chế không đặc hiệu trên, huyết thanh từ các loài gia cầm khác như gà tây ngỗng có thể gây ngưng kết hồng cầu gà dùng trong phản ứng HI do đó phải loại bỏ yếu tố này bằng cách xử lý trước huyết thanh với hồng cầu gà hoặc dùng hồng cầu trong phản ứng HI cùng loài với huyết thanh được kiểm tra (11).

- Chẩn đoán phân biệt

Cần chẩn đoán phân biệt với các vi rút gây bệnh khác như Newcastle, pneumovirus, paramyxovirus, ILT, IB, chlamydia, mycoplasma và các vi trùng khác.
2.6 Ngăn ngừa và kiểm soát bệnh
Các biện pháp chính có thể phòng ngừa, kiểm soát và loại trừ  cúm gia cầm:

· Giám sát bệnh hiệu quả  ñể phát hiện sớm và báo cáo dịch.
· Tăng cường an toàn sinh học tại các trại chăn nuôi gia cầm và các trại có liên quan.

· Kiểm soát vận chuyển gia cầm và các sản phẩm có thể chứa virus, kể cả kiểm soát  tại ranh giới vùng bị nhiễm và không bị nhiễm.

· Thay đñổi caùch chăn nuoâi ñể giảm nguy cơ.

· Tiêu hủy nhanh, nhaânđñạo gia cầm bị nhiễm bệnh và gia cầm có nguy cơ nhiễm bệnh.
· Hủy xác gia cầm chết và các vật liệu có khả năng bị nhiễm sao cho đñảm bảo an toàn sinh học và vệ sinh môi trường.

· Chủng ngừa
Tất cả các biện pháp kiểm soát bệnh trên nhằm làm giảm nguy cơ nhưng phải áp dụng ñồng thời các biện pháp. Phải xem xét tính khả thi veàà khả năng thành công của phương pháp (12, 14). 
2.7 Vắcxin phòng bệnh

             Vắcxin cúm vô hoạt đã được sử dụng ở một số loài cầm khác nhau và chứng minh hiệu quả của nó qua việc ngăn ngừa những biểu hiện lâm sàng và số tử vong ở gia cầm. Tuy nhiên sự bảo vệ này chỉ xảy ra đối với vi rút có cùng týp phụ với vi rút vắcxin, không có miễn dịch chéo giữa các týp phụ khác nhau. Vắcxin cúm tái tổ hợp cũng đã được nghiên cứu sản xuất và ứng dụng. Việc sử dụng vắcxin đòi hỏi sự thận trọng, cần có chế độ giám sát chặt chẽ và tùy tình hình của mỗi quốc gia.
            Hiện nay ở Việt Nam vắcxin cúm gia cầm chưa được phép sử dụng, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn giao trách nhiệm cho Cục thú y, Viện thú y nghiên cứu và thử nghiệm vắcxin cúm.
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